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ể từ sau khi tiến hành cải 
cách và mở cửa đến nay, 
Trung Quốc đang trỗi dậy 

và đi lên với tư cách một cường quốc mới,  
phát triển toàn diện. Trung Quốc có 
nhiều lợi ích lớn, quan trọng trong khu 
vực và trên toàn cầu. Sự phát triển của 
Trung Quốc tác động vào khu vực và thế 
giới, có nhiều khả năng sẽ làm thay đổi 
lại trật tự thế giới, đóng góp vào tái cấu 
trúc quyền lực trên thế giới trong hoàn 
cảnh Mỹ và Tây Âu đang có sự yếu đi 
tương đối như hiện nay. Trong điều kiện 
như thế, Trung Quốc nhận thức được 
đây là thời cơ để phấn đấu đạt được khát 
vọng trở thành cường quốc bậc nhất 
trong thế kỷ XXI và trên thực tế Trung 
Quốc đã có ý đồ chiến lược khu vực, 
chiến lược toàn cầu và đang có những 
bước đi rất bài bản. 

Đứng về sức mạnh, hiện nay, Trung 
Quốc đã mạnh hơn nhiều so với chính họ 
trong thập kỷ đầu thế kỷ XXI về cả kinh 

tế, chính trị và quân sự và đang gia tăng 
sức mạnh mềm văn hóa. Trong năm 
2010 Trung Quốc đã vượt Nhật về GDP 
(sớm hơn 10 năm so với dự kiến), và rất 
có khả năng sẽ ngang hàng với Mỹ vào 
năm 2035 (sớm hơn dự kiến là 15 năm), 
không chờ đến năm 2050 như những dự 
báo cũ của Trung Quốc. 

Bước vào thế kỷ XXI tình hình thế 
giới và khu vực đang có nhiều biến đổi 
lớn lao. Đặc điểm nổi bật là toàn cầu hoá 
toàn diện khiến các nước đều phải hội 
nhập cộng đồng quốc tế, cùng hợp tác để 
phát triển trong một thế giới phẳng. 
Chiều hướng chung là hợp tác và phát 
triển trong bối cảnh các quốc gia lệ thuộc 
lẫn nhau. Thuận theo lẽ phải của qui 
luật là cần dựa vào nhau, cùng có lợi, 
cùng an ninh. Song trên thực tế, từng 
quốc gia đều phải giải quyết các lợi ích 
chiến lược của mình, phải giải quyết các 
mối quan hệ với các quốc gia khác trên 
cơ sở lấy lợi ích của quốc gia làm căn 
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bản. Những lợi ích quốc gia của từng 
nước đều có những phát triển mới đi 
theo với phát triển xây dựng đất nước. 
Lợi ích mới luôn được hình thành và nó 
không phải là “bất biến”, nó là nhân tố 
“động”. Những lợi ích ấy cạnh tranh với 
nhau trong nhiều lĩnh vực giữa các quốc 
gia, có khi có đồng lợi ích, có khi không, 
có khi có mâu thuẫn và thậm chí là mâu 
thuẫn đối kháng. 

Quan hệ Việt Nam với Trung Quốc 
trong thế kỷ mới này cũng bị chi phối bởi 
xu thế của thời đại, bởi chiều hướng phát 
triển của thế giới. Nó tồn tại cả mặt hợp 
tác lẫn cạnh tranh và đấu tranh.  

Việt Nam là nước láng giềng núi liền 

núi, sông liền sông với Trung Quốc, là 
đất nước nằm trải dài theo bờ Biển 

Đông, nối liền Trung Quốc với các nước 

trong khu vực Đông Nam á. Việt Nam là 

khu vực trọng điểm triển khai chiến lược 
của Trung Quốc từ xưa tới nay. ở đây có 

đủ các tuyến giao thông thuỷ, bộ rất 

thuận lợi cho Trung Quốc tận dụng để đi 

vào Đông Nam á. Tháng 9 năm 1963 khi 
Thủ Tướng Trung Quốc Chu Ân Lai gặp 

gỡ đại biểu các đảng Cộng Sản Việt 

Nam, Lào, Inđônêxia tại Quảng Đông, 
Trung Quốc đã từng nói: “Nước chúng tôi 

thì lớn, nhưng không có đường ra, cho 

nên rất mong Đảng lao động Việt Nam 

mở cho một con đường mới xuống Đông 
Nam châu ¸”(1). 

Với con mắt khách quan mà xét, đất 
nước Việt Nam giàu tài nguyên, dân tộc 
Việt Nam có truyền thống cần cù, thông 
minh, sáng tạo, nếu quan hệ giữa Việt 

Nam với Trung Quốc tốt đẹp sẽ tạo ra 
nhiều yếu tố thuận lợi cho Trung Quốc 
mở rộng ảnh hưởng xuống Đông Nam ¸. 
Ngược lại, quan hệ 2 nước không suôn sẻ 
hoặc xấu đi sẽ sinh ra nhiều khó khăn, 
trở ngại cho Trung Quốc triển khai ý đồ 
chiến lược của mình, cũng như sẽ tạo 
nên những cản trở đối với sự phát triển 
của Việt Nam. 

Do vị trí địa lý như thế, lại trong 
quan hệ 2 nước nhiều lúc không thuận 
chiều nên suốt mấy nghìn năm lịch sử, 
dân tộc Việt Nam hết thế hệ này đến thế 
hệ khác đã phải đứng lên đấu tranh 
chống lại chính sách bành trướng, nô 
dịch, đồng hoá của các vương triều 
Trung Quốc. 

Nhưng trong lịch sử cận đại và hiện 

đại, 2 nước dưới sự lãnh đạo của 2 Đảng 

Cộng sản đã dẫn dắt nhân dân quan hệ 

hợp tác hữu nghị như anh em trong 
hàng thế kỷ. Tuy nhiên, quan hệ giữa 

Việt Nam và Trung Quốc trong thời kỳ 

này cũng không phải là thuận buồm xuôi 
gió, cũng có những khi do bất đồng quan 

điểm, xung đột lợi ích quốc gia, dân tộc 

đã dẫn đến quan hệ giữa hai nước xấu đi 

nghiêm trọng, đi ngược lại lợi ích và 
mong muốn của nhân dân hai nước (thời 

kỳ 1975 – 1990). 

Năm 1978, Trung Quốc bắt đầu tiến 
hành cải cách mở cửa. Đầu những năm 
1990 Việt Nam cũng bắt đầu đổi mới 
mạnh mẽ. Cả Trung Quốc và Việt Nam 
đều dốc sức cho phát triển kinh tế, tích 
cực hội nhập khu vực và hội nhập quốc 
tế. Trong giai đoạn cách mạng mới này, 



  HÀI hòa hóa quan hệ Việt – Trung… 

Nghiên cứu Trung Quốc số 3(115) – 2011 31

Việt Nam và Trung Quốc đều mong 
muốn có  một môi trường xung quanh và 
môi trường quốc tế hòa bình, ổn định để 
mở rộng giao lưu hợp tác trên nhiều lĩnh 
vực, đặc biệt là việc phát triển kinh tế. 
Chính trong bối cảnh đó đã khiến quan 
hệ Việt Nam - Trung Quốc sau hơn 10 
năm bị gián đoạn đã xích lại gần nhau 
và tiến tới bình thường hóa quan hệ trên 
cơ sở mới (năm 1991). Cho đến nay, quan 
hệ bình thường hóa giữa Việt Nam và 
Trung Quốc đã tròn 20 năm. 20 năm 
qua, lãnh đạo cũng như nhân dân hai 
nước thường xuyên qua lại trao đổi, 
thăm hỏi lẫn nhau làm tăng thêm sự 
hiểu biết và tin cậy nhau hơn. Đặc biệt, 
hợp tác kinh tế - mậu dịch ngày càng 
được mở rộng và phát triển… 

Sau hơn 30 năm tiến hành cải cách và 
mở cửa, hiện nay Trung Quốc đang “trỗi 

dậy” đi lên như một cường quốc phát 

triển toàn diện với mục tiêu là một 

cường quốc thế giới vào giữa hoặc cuối 
thế kỷ này. Để trở thành một cường quốc 

hàng đầu thế giới, Trung Quốc rất cần có 

một khu vực ảnh hưởng rộng lớn. Đối với 
Trung Quốc, từ lịch sử ngàn xưa cũng 

như lịch sử cận đại, họ đều hướng về 

phương Nam để “mở mang bờ cõi”. Ngày 

nay, trong chính sách ngoại giao phục vụ 
cho xây dựng 4 Hiện đại hoá, Trung 

Quốc coi Châu ¸ – Thái Bình Dương là 

khu vực trọng điểm chiến lược mà trong 

đó trước mắt là hướng Đông Nam ¸. 
Trong chiến lược phát triển, từ 1949 đến 

nay, Trung Quốc chưa lúc nào sao nhãng 

khu vực Đông Nam á. Trong cuộc họp 

Bộ Chính trị Đảng Cộng Sản Trung 
Quốc tháng 8 năm 1965  Chủ tịch Trung 

Quốc Mao Trạch Đông nhấn mạnh 

“Chúng ta phải giành cho được Đông Nam 
¸”(2). Và vào đầu năm 1993, Đặng Tiều 

Bình trong chuyến công du miền Nam 

Trung Quốc cũng lại kêu gọi: Trung Quốc 

phải mở toang cửa phía Nam, đi vào Nam 
¸ – Thái Bình Dương(3).    

Ngày nay, Trung Quốc đang thực thi 
chính sách mở rộng không gian sinh tồn 
của nước mình, đẩy mạnh cải cách mở 
cửa, đẩy nhanh phát triển kinh tế và sức 
mạnh quân sự cùng với sức mạnh mềm 
văn hóa. Trong cuộc cạnh tranh mở rộng 
không gian sinh tồn cho dân tộc Trung 
Hoa, Trung Quốc hiện nay trong chính 
sách đối ngoại của mình luôn luôn nêu 
cao khẩu hiệu “hoà bình, hữu nghị, hợp 
tác” với nguyên tắc “lấy lợi ích quốc gia 
làm chuẩn mực”, đề xướng “cận giao, 
viễn thân” để tạo môi trường hoà bình, 
ổn định, tranh thủ vốn, kỹ thuật, thị 
trường cho công cuộc đưa Trung Quốc 
lên vị trí cường quốc thế giới. 

Đại hội XVI ĐCS Trung Quốc (năm 
2002) đã phân tích tình hình thế giới và 
đưa ra đường lối, chính sách đối ngoại 
của Trung Quốc trong những thập niên 
đầu của thế kỷ XXI. Trong thời gian tới 
(2011 - 2020), ngoại giao Trung Quốc  
chắc chắn sẽ có những điều chỉnh cần 
thiết, nhưng về đường lối cơ bản thì vẫn 
không thay đổi. Đại hội XVI và Đại hội 
XVII ĐCS Trung Quốc đã nói rõ: "Hoà 
bình và phát triển vẫn là chủ thể thời 
đại ngày nay. Giữ gìn hoà bình, thúc đẩy 
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phát triển có quan hệ tới hạnh phúc của 
nhân dân các nước, là nguyện vọng 
chung của nhân dân các nước, đồng thời 
cũng là trào lưu lịch sử không thể ngăn 
cản được. Sự phát triển của xu thế đa 
cực hoá thế giới và toàn cầu hoá kinh tế 
đã đem lại cơ hội và những điều kiện có 
lợi cho hoà bình và phát triển của thế 
giới. Chiến tranh thế giới mới không có 
khả năng bùng nổ trong thời gian có thể 
dự báo. Tranh thủ môi trường hoà bình 
và tình hình ổn định xung quanh trong 
thời gian tương đối dài là điều có thể 
thực hiện được. 

Thế nhưng, trật tự thế giới và trật tự 
kinh tế quốc tế cũ không công bằng, 
không hợp lý, vẫn chưa thay đổi căn 
bản… chủ nghĩa bá quyền và chính trị 
cường quyền có những biểu hiện mới… 
thế giới vẫn rất không yên bình, nhân 
loại đang đứng trước nhiều thử thách 
gay gắt…"(4). 

Đại hội XVII ĐCS Trung Quốc (năm 
2007) cũng đã nhấn mạnh: 

"… Thế giới ngày nay đang biến đổi 
rộng lớn và sâu sắc. Trung Quốc ngày 
nay  cũng đang thay đổi rộng lớn và sâu 
sắc. Cơ hội chưa từng có, thách thức 
cũng chưa từng có, cơ hội lớn hơn thách 
thức… Quan hệ giữa Trung Quốc ngày 
nay với thế giới đã có sự thay đổi mang 
tính lịch sử. Vận mệnh tương lai của 
Trung Quốc ngày càng gắn chặt với vận 
mệnh tương lai của thế giới… sự phát 
triển của Trung Quốc không thể tách rời 
thế giới, sự phồn vinh ổn định của thế 
giới cũng không thể tách rời Trung 
Quốc…"(5). 

Công cuộc cải cách, mở cửa, hiện đại 
hoá của Trung Quốc tuy đã thu được 
những thành tựu to lớn, nhưng trong 
thời gian tới có những thuận lợi rất quan 
trọng, vừa đầy khó khăn. Hơn bao giờ 
hết Trung Quốc cần một bối cảnh hoà 
bình trên thế giới và ổn định trong khu 
vực xung quanh để tập trung vào công 
việc trong nước và tranh thủ các nhân tố 
quốc tế như vốn, khoa học công nghệ cao, 
kinh nghiệm quản lý tiên tiến, nguồn 
cung cấp nguyên liệu, năng lượng, và thị 
trường xuất khẩu hàng hoá. Để thực 
hiện những mục tiêu đó, Trung Quốc 
không thể sử dụng biện pháp chiến 
tranh, mà chỉ có thể sử dụng biện pháp 
hợp tác và cạnh tranh hoà bình. Đó là lý 
do Đặng Tiểu Bình  trước  đây và các 
nhà lãnh đạo Trung Quốc sau này đã 
nhiều lần cam kết Trung Quốc đi theo 
con đường "phát triển hoà bình", hiện 
nay không bành trướng xâm lược, sau 
này mạnh lên cũng sẽ không bao giờ 
bành trướng xâm lược. Người ta có thể 
tin rằng Trung Quốc sẽ không bành 
trướng xâm lược đối với lãnh thổ các 
nước mà Trung Quốc đã công nhận. 
Nhưng đối với những vùng lãnh thổ, 
biển đảo mà Trung Quốc hiện đang 
tranh chấp với các nước xung quanh như 
Nhật Bản, ấn Độ, Việt Nam và một số 
nước ASEAN thì lại là vấn đề khác. Đối 
với Đài Loan, Đài Loan là một phần lãnh 
thổ của Trung Quốc, Chính phủ Trung 
Quốc tranh thủ con đường "hoà bình 
thống nhất", nhưng chưa bao giờ cam 
kết không sử dụng vũ lực quân sự khi 
thấy cần thiết. Đối với tranh chấp lãnh 
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thổ, biển đảo với các nước xung quanh, 
Trung Quốc chấp nhận nguyên tắc giải 
quyết vấn đề thông qua thương lượng 
hoà bình, nhưng thực tế xung đột quân 
sự đã nhiều lần xẩy ra, và trong tương 
lai xung đột quân sự vẫn là nguy cơ hiện 
hữu. Tuy nhiên, xuất phát từ những 
phân tích nói trên, chúng ta có thể dự 
báo trong 10 năm tới, ít có khả năng 
Trung Quốc tiến hành chiến tranh quy 
mô lớn để giải quyết vấn đề tranh chấp 
lãnh thổ, biển đảo với các nước xung 
quanh. Trong thập kỷ tới, Trung Quốc 
vừa tăng cường sức mạnh kinh tế - quân 
sự trong cạnh tranh quốc tế, đồng thời 
đẩy mạnh "ngoại giao văn hoá", tăng 
cường "sức mạnh mềm" để vừa nâng cao 
vị thế, vừa mở rộng ảnh hưởng, uy tín 
của Trung Quốc đối với thế giới.(6) 

Tuy nhiên, dù đường lối ngoại giao 
của CHND Trung Hoa có như thế nào 
thì đối với quan hệ giữa Việt Nam và 
Trung Quốc – một mối quan hệ có thể 
nói là trong lịch sử luôn có nhiều “vấn 
đề” nhất. Song, đứng trên cấp độ chiến 
lược, sự hài hòa trong quan hệ Việt – 
Trung giai đoạn hiện nay là hết sức cần 
thiết. Việt Nam cần có những tư duy hợp 
lý, có sự lựa chọn thái độ đúng mực, chín 
chắn, Muốn vậy phải có những nhận 
thức thật tỉnh táo. 

Trước hết cần có nhìn nhận rằng Việt 
Nam không chống Trung Quốc, trong 
lịch sử thực tế Việt Nam  không bao giờ 
chủ trương đối đầu với Trung Quốc. Việt 
Nam có bản lĩnh và thực lực hoàn toàn 
có thể trở thành một đối tác làm ăn, hợp 
tác với Trung Quốc. Nhưng Việt Nam 

hợp tác với Trung Quốc phải là một Việt 
Nam độc lập và phải là đối tác được tôn 
trọng.  

Chúng ta cũng phải lạc quan thấy 
rằng ngoại giao Việt Nam ngày nay đã ở 
vào vị trí cao nhất trong lịch sử của 
mình với tính cách là một quốc gia độc 
lập, có chủ quyền. Chúng ta phải tự hào, 
chúng ta phải thấy được vị thế, thấy 
được lợi thế của mình. Cần tinh ý nhận 
ra rằng, các cường quốc phương Tây, kể 
cả Mỹ đều không muốn có một Việt Nam 
yếu và chịu lệ thuộc Trung Quốc, mà 
quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc 
phải là bình đẳng, hài hòa.  

Từ những suy nghĩ trên, trong quan 
hệ Việt Nam với Trung Quốc, chúng tôi 
xin đưa ra một số suy ngẫm trước sự 
“trỗi dậy” của Trung Quốc trong giai 
đoạn hiện nay như sau: 

Thứ nhất, đánh giá chính xác sự phát 

triển của Trung Quốc. Đánh giá đúng 

tính tất yếu về sự phát triển của Trung 
Quốc. Hiện nay Trung Quốc vẫn đang tỏ 

ra cố “giấu mình chờ thời”, nhưng thực 

tế đã bộc lộ tham vọng cạnh tranh với 
Mỹ để giữ địa vị chi phối thế giới. Hầu 

như cả thế giới đều cảm nhận được 

Trung Quốc đang bước dần đến vai trò 

của một cường quốc thế giới. Cần phát 
hiện chính xác ý đồ chiến lược của Trung 

Quốc, theo dõi và nắm được các bước đi, 

các chuyển động lợi ích chiến lược của 

Trung Quốc trong những năm đầu thế 
kỷ XXI. Dự kiến các bước bứt phá của họ 

rất có thể đột biến khi họ đạt một sức 

mạnh mới nhất định. 



Lê văn Mỹ 
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Thứ hai, phải đánh giá đúng tầm cỡ 
Trung Quốc trên toàn cầu, hiểu rõ và 
đúng mức Trung Quốc mạnh đến đâu, 
thực sự ra sao. Đánh giá đúng khả năng 
thực tế của Trung Quốc về vấn đề giữ 
gìn hoà bình và an ninh khu vực ở các 
mức độ khác nhau. Bình tĩnh quan sát 
từng sự biến đổi chiến lược và chính sách 
ngoại giao của Trung Quốc. Và cần biết 
ủng hộ họ cái gì mà họ cần đến Việt 
Nam, biết ngăn chặn cái gì nên phải 
ngăn chặn; phân biệt các loại lợi ích 
chiến lược, cái nào là mâu thuẫn khách 
quan, cái nào là mâu thuẫn chủ quan. 

Thứ ba, tạo lập lực lượng ủng hộ Việt 
Nam trên cả ngôn luận và hành vi, trên 
cả bang giao lẫn chi viện, viện trợ thực 
tế. Xây dựng và phát huy nội lực dân tộc. 
Tạo sức mạnh trí tuệ, đoàn kết người 
Việt trong nước và người Việt ở nước 
ngoài. Đẩy mạnh sự tích cực, chủ động 
hội nhập rộng rãi, thực hiện chính sách 
ngoại giao đa phương. Phát huy triệt để 
ý nghĩa và nội dung “Việt Nam là bạn 
của tất cả các nước trên thế giới”. Khai 
thác sức mạnh thời đại bằng chiến lược 
ngoại giao. Nêu cao và nhấn mạnh tinh 
thần hợp tác với tất cả các nước lớn 
trong khu vực và trên toàn cầu, nhất là 
với Trung Quốc, Mỹ, Nhật, ấn Độ, Nga, 
Ôtxtrâylia, EU... Đồng thời, đẩy mạnh 
đoàn kết hợp tác với các nước đang phát 
triển, các nước thuộc thế giới thứ 3 (có 
chủ trương chính sách cụ thể với khối 
nước và với từng nước). Đặc biệt, trong 
quan hệ với Trung Quốc lấy hợp tác và  
hữu nghị là chính, nhưng phải đấu 
tranh và giữ vị thế bình đẳng. 

Thứ tư, tạo sự ủng hộ cần thiết, có 
nguyên tắc đối với sự phát triển của 
Trung Quốc đi vào Đông Nam á và đi ra 
thế giới (cả trên ngôn luận và cơ chế 
bang giao trong khu vực ở những lĩnh 
vực có thể và hợp với lợi ích an ninh, hoà 
bình và phát triển của khu vực). Nhưng 
không được để dẫn đến sự hiểu nhầm về 
quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc 
của các quốc gia khác. Tích cực thúc đẩy 
tạo dựng sự đồng thuận trong ASEAN… 

Việt Nam quan hệ hợp tác với Trung 
Quốc bằng thiện chí từ trong tấm lòng 
người Việt, mong muốn cho hai quốc gia, 
hai dân tộc Việt - Hoa thực sự hữu nghị, 
cùng dắt tay nhau đi trên con đường 
phát triển lành mạnh, góp phần giữ gìn 
hoà bình và ổn định trong khu vực. Hy 
vọng Trung Quốc sẽ luôn thực hiện 
đường lối ngoại giao nước lớn có trách 
nhiệm, láng giềng hữu hảo, hợp tác cùng 
phát triển, cùng phồn vinh.  
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  HÀI hòa hóa quan hệ Việt – Trung… 
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